Trường tiểu học Thượng Quận


Tuần 20:                                                                 Ngày soạn: 08 - 01 - 2018
                                                                                               Ngày dạy: Thứ hai: ngày  15 - 01 - 2018
                  Buổi sáng:

                                           Tiết 2 + 3:                  Tập đọc                           
ông mạnh thắng thần gió
I. Mục đích yêu cầu :
- HS biết nghỉ hơi đúng chỗ, đọc rõ lời các nhân vật trong bài.
- HS hiểu nghĩa các từ như chú giải SGK - 14. Hiểu nội dung bài: Ông Mạnh tượng trưng cho con người, Thần Gió tượng trưng cho thiên nhiên. Con người chiến thắng Thần Gió, tức là thắng thiên nhiên - nhờ vào lòng quyết tâm và lao động. Nhưng con người cũng cần biết sống thân ái, hoà thuận với thiên nhiên.
- Các KNS được GD trong bài: KN giao tiếp ( ứng xử văn hoá ), KN ra quyết định ( ứng phó, giải quyết v. đề ) và KN kiên định.
- GDHS biết yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường bÓn.

II. chuẩn bị:

- Tranh minh hoạ bài đọc ( SGK ), bảng phụ để HD luyện đọc.
- Các PP/ KT dạy học: Trình bày ý kiến cá nhân, thảo luận cặp đôi - chia sẻ.
III. Các Hoạt Động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS đọc TL đoạn thơ trong bài Thư Trung Thu + TLCH về ND bài.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu ND bài + Cho HS quan sát tranh minh hoạ ( SGK ).
b. Các hoạt động : 

Tiết 2:

* HĐ 1: Luyện đọc.

- GV đọc mẫu toàn bài: Giọng đọc nhẹ nhàng, phân biệt lời các nhân vật.

- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm theo.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài. GV lưu ý HS luyện đọc đúng các từ: loài người, hang núi, lăn quay, lồm cồm, nổi giận, lớn nhất, ăn năn, ngạo nghễ, giận giữ, xô đổ, làm xong, lên, đổ rạp, lồng lộn, mát lành, loài hoa, ... 
- HS tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp. GV theo dõi uốn nắn cách đọc.

- GV dùng bảng phụ, HDHS luyện đọc các câu:
+ Ông vào rừng / lấy gỗ / dựng nhà. //
+ Cuối cùng / ông quyết định dựng một ngôi nhà thật vững chãi. //
+ Rõ ràng đêm qua Thần Gió đã giận giữ, / lồng lộn / mà không xô đổ ngôi nhà. //

+ Từ đó, / Thần Gió thường đến thăm ông, / đem cho ngôi nhà không khí mát lành từ biển cả và hương thơm ngào ngạt của các loài hoa. //
- HS đọc các từ chú giải ( SGK - 14 ).

+ GV giải nghĩa thêm từ: lồm cồm  ( chống cả hai tay để nhổm người dậy ).

lồng lộn ( biểu hiện rất hung hăng, điên cuồng ); an ủi ( làm dịu sự bồn phiền, day dứt ).
- HS luyện đọc đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc đoạn, bài ( CN ).

Tiết 3:
* HĐ 2: HD tìm hiểu bài:
GV hướng dẫn HS đọc thành tiếng, đọc thầm từng đoạn, cả bài  + trả lời câu hỏi SGK.

+ 1 HS đọc đoạn 1, 2, 3. GV nêu CH 1( SGK ): Thần xô Ông Mạnh ngã lăn quay.
- GV hỏi thêm: Sau khi xô ngã ông Mạnh, Thần Gió đã làm gì ?( ... bay đi với tiếng cười ngạo nghễ. ) 

+ Câu 2 ( SGK ): Cho nhiều HS kể. GV giúp HS hiểu: ngôi nhà vững chãi là ngôi nhà thật chắc chắn và khó bị lung lay.

+ HS đọc đoạn 4, 5 - GV nêu CH 3 ( SGK ): ... hình ảnh cây cối xung quanh nhà đổ rạp, nhưng ngôi nhà vẫn đứng vững, chứng tỏ Thần Gió phải bó tay.

. Thần Gió có thái độ như thế nào khi quay trở lại gặp ông Mạnh ? ( ... rất ăn năn.)

+ Câu 4 ( SGK ): ... Ông Mạnh an ủi và mời Thần thỉnh thoảng tới chơi nhà ông.
. GV hỏi thêm: Hành động kết bạn với Thần Gió của ông Mạnh cho thấy ông là người thế nào ? ( ... Ông Mạnh là người nhân hậu, thông minh, biết sống thân thiện với thiên nhiên ).
+ Câu 5 ( SGK ):  ... Ông Mạnh tượng trưng cho con người, Thần Gió tượng trưng cho thiên nhiên. Nhờ quyết tâm và lao động, con người đã chiến thắng thiên nhiên, làm cho thiên nhiên trở thành bạn của mình.
+ GV chốt lại : Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì ? -> ý nghĩa của câu chuyện.
* HĐ 3: Luyện đọc lại: 
- HS luyện đọc theo nhóm ( đọc phân vai ) - GV theo dõi giúp đỡ các nhóm.
- GV tổ chức cho HS thi đọc theo nhóm - Bình chọn nhóm, cá nhân đọc hay. 

3. Củng cố, dặn dò:     

- GV hỏi: Để sống hoà thuận, thân ái với thiên nhiên, các em phải làm gì ? - HS tự liên hệ bản thân: yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường biển, đảo, môi trường sống xung quanh xanh, sạch, đẹp.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương những HS học tốt, Dặn HS đọc trước ND tiết KC.

                          Tiết 4:
            Toán

T.96: bảng nhân 3
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- HS lập được bảng nhân 3 , nhớ được bảng nhân 3. Biết giải bài toán có một phép nhân 

( trong bảng nhân 3 ), biết đếm thêm 3.

- Rèn KN thực hành làm tính và giải bài toán vận dụng bảng nhân 3; Thực hành đếm thêm 3. 

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Các tấm nhựa, mỗi tấm có 3 chấm tròn.

- HS: bảng con, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ:  - HS đọc thuộc lòng bảng nhân 2.
2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: HDHS lập bảng nhân 3.
- GV gắn 1 tấm nhựa có 3 chấm tròn lên bảng và hỏi HS từng câu hỏi sau: 

 . Có mấy chấm tròn ?

 . Ba chấm tròn được lấy mấy lần ?

 . Ba được lấy mấy lần ?

 . 3 được lấy 1 lần nên ta lập được phép nhân nào ? HS nêu phép nhân 3 x 1.

 . GV ghi bảng: 3 x 1 = 3 - cho HS đọc lại.

- Tương tự gắn 2 tấm nhựa, 3 tấm nhựa như SGK rồi HD lập các phép nhân còn lại trong bảng nhân 3 để được Bảng nhân 3.
- GV chốt cho HS: Đây là bảng nhân 3. Các phép nhân trong bảng đều có một thừa số là 3, thừa số còn lại lần lượt là các số 1, 2, 3, ..., 10.

- HS học thuộc bảng nhân 3.

* HĐ 2: Thực hành.

GV tổ chức, HDHS làm các BT: 1, 2, 3 ( SGK  - T.97 ) rồi chữa bài.
+ Bài 1: - HS làm  bảng con, sử dụng bảng nhân 3 để nêu tích của mỗi phép nhân rồi đọc từng phép nhân. 

+ Bài 2: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- HS tự ghi tóm tắt rồi làm bài vào vở BT, chữa bài. 

- GV chú ý HS ghi phép tính giải:  3 x 10 = 30 ( HS ).

+ Bài 3: - GV gợi ý, yêu cầu HS nêu nhận xét về đặc điểm của dãy số này: Bắt đầu từ số thứ hai, mỗi số đều bằng số đứng ngay trước nó cộng với 3 -> Tìm được từng số thích hợp ở mỗi ô trống.

- HS tự viết, nêu miệng KQ.

- GV cho HS đếm thêm 3 ( từ 3 đến 30 ) -  đếm bớt 3 ( từ 30 đến 3 ).
3. Củng cố, dặn dò:

- 2 HS thi đọc TL bảng nhân 3.

- GV n/ xét tiết học, tuyên dư​​​ơng những HS tích cực học tập. Dặn HS ghi nhớ Bảng nhân 3.

                      Buổi chiều:                                                       
                                                 TiÕt 1:               TIẾNG VIỆT (*)                              
 TĐ: mùa nước nổi
I. Mục đích yêu cầu:

- HS đọc trơn toàn bài. Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và sau các cụm từ. 

- HS hiểu nghĩa của từ đ​ược chú giải trong SGK. Biết thực tế ở Nam Bộ hàng năm có mùa nước lụt.
- GDHS ý thức tìm hiểu về thiên nhiên, biết yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên.

II. chuẩn bị:    

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh cảnh nước lên ở đồng bằng sông Cửu Long.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS tiếp nối nhau đọc bài  Ông Mạnh thắng thần gió  + TLCH về ND bài.

- GV nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  GV giới thiệu ND bài.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài, nêu cách đọc.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu. GV lưu ý HS các TN khó: mùa này, làng tôi, nước nổi, mưa lũ, dâng lên, hoà lẫn, ...

- HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn: ( mỗi lần xuống dòng là một đoạn ).

- GV dùng bảng phụ HD HS đọc một số câu: 

+ Mưa dầm dề, / mưa sướt mướt / ngày này qua ngày khác.//

+ Nước trong ao hồ, / trong đồng ruộng của mùa mưa / hoà lẫn với nước dòng sông Cửu Long. //

+ Ngồi trong nhà, / ta thấy cả những đàn cá ròng ròng, / từng đàn, / từng đàn / theo cá mẹ xuôi theo dòng nước, / vào tận đồng sâu. //

- Kết hợp giúp HS hiểu nghĩa từ được chú giải trong bài và giải nghĩa thêm:

Rằm tháng bảy ; dầm dề, sướt mướt: mưa nhiều, kéo dài liên miên suốt ngày này qua ngày khác.
- HS luyện đọc từng đoạn, cả bài trong nhóm.
- GV tổ chức cho HS thi đọc giữa các nhóm ( đọc cả bài ).

* HĐ 2: HD tìm hiểu bài.

GVHDHS đọc thầm từng đoạn rồi trả lời các CH trong SGK.

- Câu 1: ... Đó là mùa nước sông dâng lên ngập đồng ruộng, vườn tược, nhà cửa, ...
- Câu 2: Bài văn tả mùa nước nổi ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, Nam Bộ.

. GV nói thêm về mùa mưa ở Nam Bộ.
- Câu 3: 
Nước lên hiền hoà; mưa dầm dề, mưa sướt mướt; sông Cửu Long no đầy nước, tràn qua bờ; đồng ruộng, vườn tược, cây cỏ giữ lại hạt phù sa quanh mình, nước trong dần; những đàn cá ròng ròng từng đàn theo cá mẹ xuôi theo dòng nước.

- GV giúp HS hiểu thêm về " phù sa".

* HĐ 3: Luyện đọc lại.

- HS luyện đọc trong nhóm.

- GV tổ chức cho HS thi đọc toàn bài theo nhóm. 

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn cá nhân và nhóm đọc hay.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND chính của bài ( Bài đọc giúp em hiểu thêm về thời tiết ở miền Nam. Vào mùa mưa, nước sông Cửu Long dâng lên tràn ngập đồng ruộng, khi nước rút để lại phù sa màu mỡ ) -> Thiên nhiên đem lại lợi ích cho con người.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS đọc lại bài, CB tốt tiết sau.


                         TiÕt 2:                                 TIẾNG VIỆT ( * )  

Luyện tập: đáp lời chào, lời tự giới thiệu

I. Mục đích yêu cầu:

- HS nghe và biết đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu phù hợp với tình huống giao tiếp. Làm đúng các bài tập yêu cầu.
- Rèn kĩ năng nói đáp lời chào, lời tự giới thiệu.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:

- Tranh minh hoạ 2 tình huống ở BT 1 - ( Vở BT Tiếng Việt - tập 2 ).

- Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập 2.

 III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Luyện tập đáp lời chào, lời tự giới thiệu.

GV tổ chức, HDHS làm bài tập 1, 2, 3 ( Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2  - trang 5, 6 ).

+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài.

- Cả lớp đọc thầm, quan sát tranh và đọc lời của chị phụ trách.
- HS thảo luận theo nhóm đôi yêu cầu của bài tập.
- 2 HS thực hành làm mẫu.

- Từng cặp HS thực hành đối đáp trước lớp theo 2 tranh. 

- GV gợi ý cho HS: cần nói lời đáp với thái độ lịch sự, vui vẻ. 

- Cả lớp và GV nhận xét, GV chốt lại lời chào, lời tự giới thiệu đúng nhất.

- HS tự ghi lại lời chào, lời đáp vào vở BT theo yêu cầu. 

+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu của bài. 
- Cả lớp đọc thầm lại, suy nghĩ về tình huống bài tập đưa ra.

- HS phát biểu ý kiến.
- GV cùng HS nhận xét, kết luận, chọn bạn ứng xử hay nhất - vừa thể hiện được thái độ lịch sự, có văn hoá, vừa thông minh, thận trọng. 

+ Bài 3: - 1 HS đọc yêu cầu của bài.     

- GV giúp HS nắm yêu cầu của bài, gợi ý HS: cần đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu của mẹ bạn thể hiện thái độ lịch sự, niềm nở, lễ độ.

- 1 HS làm mẫu ( đóng vai Nam - đáp lại lời của mẹ bạn Sơn ).

- HS làm bài viết vào vở BT - Một số HS trình bày bài viết của mình.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời đáp đúng và hay. 

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.

- GV nhận xét tiết học. GV tuyên dương HS tích cực học tập.

- Nhắc HS nhớ thực hành đáp lại lời chào hỏi, lời tự giới thiệu khi gặp khách, gặp người quen để thể hiện mình là một học trò ngoan, lịch sự.


                                            Tiết 3:                       Toán (*)                             
   Luyện tập: bảng nhân 3
I. Mục đích yêu cầu:

- HS học thuộc lòng bảng nhân 3.

- Vận dụng thành thạo bảng nhân 3 để làm tính và giải toán.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị: 

- ND một số bài tập liên quan.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành luyện tập.

- GV tổ chức, HDHS làm các BT sau:

+ Bài 1: Tính nhẩm:

           3 x 2 =                         3 x 1 =                         3 x 4 =

           3 x 5 =                         3 x 3 =                         3 x 6 =

           3 x 8 =                         3 x 10 =                       3 x 9 = 

- HS sử dụng bảng nhân 3 để tính KQ rồi đọc từng phép nhân. 
- Củng cố bảng nhân 3.
+ Bài 2:  Có 6 đàn gà,  mỗi đàn có 3 con. Hỏi tất cả có bao nhiêu con gà ?

- HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- HS tự ghi tóm tắt rồi làm bài vào vở BT, chữa bài. 

- Củng cố KN thực hành giải toán vận dụng bảng nhân 3.
+ Bài 3:  Mỗi can đựng được 3 l dầu. Hỏi 8 can như thế đựng được bao nhiêu lít dầu ?

- Các bước tiến hành tương tự bài 2.

- Củng cố KN thực hành giải toán vận dụng bảng nhân 3.
+ Bài 4: Viết tiếp vào dãy số sau 3 số thích hợp: 

            3 ; 6 ; 9 ; 12;  ...
- GV gợi ý, yêu cầu HS nêu nhận xét về đặc điểm của dãy số này: Bắt đầu từ số thứ hai, mỗi số đều bằng số đứng ngay trước nó cộng với 3 -> Tìm được từng số thích hợp ở mỗi ô trống.

- HS tự viết, nêu miệng KQ.

- GV cho HS đếm thêm 3 ( từ 3 đến 30 ) -  đếm bớt 3 ( từ 30 đến 3 ).
* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học. Tuyên dư​ơng HS tích cực học tập.

- Dặn HS học thuộc lòng bảng nhân 2, bảng nhân 3.


                                                                                Ngày soạn: 09 - 01 - 2018
                                                                                            Ngày dạy: Thứ ba ngày 16 - 01 - 2018.

                  Buổi sáng:        

                                         Tiết 1:              chính tả ( nghe - viết )
      gió

I. Mục đích yêu cầu:

- HS nghe - viết chính xác bài chính tả; biết trình bày đúng hình thức bài thơ 7 chữ. Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm đầu s / x.
- Rèn KN nghe - viết chính tả, KN phân biệt s / x.
- HS có ý thức giữ  gìn VS CĐ.

II. chuẩn bị: 

- Bảng lớp viết BT 2 ( a ).

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2.
III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: 

- 2 HS lên bảng viết, HS cả lớp viết bảng con: nặng nề, lặng lẽ, no nê, la hét, ...

2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:  GV nêu MĐ - YC của tiết học.
b. Các hoạt động:
* HĐ 1: Hư​​ớng dẫn nghe viết chính tả.

- GV đọc bài viết 1 lần, 2 HS đọc lại bài.

- GV gợi ý giúp HS nắm ND bài viết:

+ Trong bài thơ, ngọn gió có một số ý thích và hoạt động như con người. Hãy nêu những ý thứ và hoạt động ấy ( Gió thích chơi thân với mọi nhà; gió cù khe khẽ anh mèo mướp; gió rủ đàn ong mật đến thăm hoa; gió đưa những cánh diều bay bổng; gió ru cái ngủ đến la đà; gió thèm ăn quả nên trèo bưởi, trèo na.)

- Hướng dẫn nhận xét:

+ Bài viết có mấy khổ thơ, mỗi khổ có mấy câu, mỗi câu có mấy chữ ?

+ Những chữ nào bắt đầu bằng r, gi, d ?

+ Những chữ nào có dấu hỏi, dấu ngã ?

- HS tìm những chữ trong bài chính tả dễ viết sai, luyện viết ở bảng con.

- GV đọc cho HS nghe viết bài - GV theo dõi, uốn nắn.

- HS soát bài.

- GV chấm 1/ 3 số bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: H​​ướng dẫn làm bài tập chính tả.
+ Bài tập 2 ( a ): - 1 HS nêu yêu cầu của bài.
- Cả lớp làm bài trong VBT; 1 HS lên bảng làm bài, đọc kết quả.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

- Cả lớp sửa bài trong VBT theo lời giải đúng ( nếu sai ). 

- Củng cố cách phân biệt âm đầu s/ x.

+ Bài 3 ( a ): - 1 HS đọc yêu cầu bài tập. 

- Lớp làm vở bài tập theo yêu cầu, HS lên bảng chữa bài.

- Lớp nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dư​ơng.

- Củng cố cách phân biệt âm đầu s/ x.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học: khen những HS viết bài chính tả sạch, đẹp.

- Dặn HS xem lại BT chính tả.
 

                                  Tiết 2:                                kể chuyện 
               ông mạnh thắng thần gió

I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết xếp lại các tranh theo đúng trình tự ND câu chuyện. Kể lại được từng đoạn 

và toàn bộ câu chuyện theo tranh đã sắp xếp đúng trình tự. HS khá, giỏi kể lại được toàn bộ câu chuyện và đặt được tên khác cho câu chuyện.

- Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện. Nhận xét, đánh giá lời kể của bạn; kể tiếp đ​​ược lời kể của bạn.

- Các KNS được GD trong bài: KN giao tiếp ( ứng xử văn hoá ), KN ra quyết định ( ứng phó, giải quyết v. đề ) và KN kiên định.
- GD HS lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên nơi biển, đảo.

II. chuẩn bị:
- Tranh minh hoạ ( SGK ).
- Các PP/ KT dạy học: PP trình bày ý kiến cá nhân, thảo luận cặp đôi - chia sẻ.

III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:
- 2 HS nối tiếp nhau kể lại câu chuyện Chuyện bốn mùa + Nêu ý nghĩa câu chuyện.
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: - GV nêu MĐ - YC của tiết học.
b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Xếp lại thứ tự các tranh theo đúng nội dung câu chuyện.
- 1 HS đọc yêu cầu 1 ( SGK ).

- GV lưu ý với HS : Để xếp lại được đúng thứ tự 4 tranh trong SGK theo đúng nội dung câu chuyện, các em phải quan sát kĩ từng bức tranh được đánh số, nhớ lại nội dung câu chuyện.

- HS làm việc theo cặp: quan sát tranh, suy nghĩ sắp xếp lại cho đúng trình tự nội dung câu chuyện.

- Đại diện các nhóm phát biểu ý kiến, lớp nhận xét, GV chốt thứ tự đúng của các tranh:
+ Tranh 4 -> 1.                          + Tranh 2 -> 2.

+ Tranh 3 -> 3.                          + Tranh 1 -> 4.

* HĐ 2: Kể lại từng đoạn câu chuyện.

- HS dựa vào TT đúng của các tranh, tập kể lại từng đoạn câu chuyện trong nhóm.

- GV tổ chức cho HS thi kể từng đoạn câu chuyện trước lớp.

- Cả lớp và GV nhận xét, tuyên dư​ơng.

* HĐ 3: Kể lại toàn bộ câu chuyện.
- HS đọc yêu cầu 2 ( SGK ).

- GV tổ chức cho HS kể theo nhóm: từng nhóm 3 HS phân vai tập kể.

- Các nhóm thi kể trước lớp.

- Cả lớp và GV nhận xét, tuyên dương sau mỗi lần HS kể.

- GV yêu cầu HS  Đặt tên khác cho câu chuyện ( Yêu cầu 3 - SGK )
+ HS suy nghĩ đặt tên khác cho câu chuyện. 
+ GV ghi tên câu chuyện phù hợp. VD: Ông Mạnh và Thần Gió/ Bạn hay thù / Chiến thắng Thần Gió / ...

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nêu ý nghĩa câu chuyện.GV chốt: Con người có khả năng chiến thắng Thần gió, chiến thắng thiên nhiên nhờ quyết tâm và lao động. Nhưng con người cũng sống thân ái, hoà thuận với thiên nhiên.
-> GDHS yêu thiên nhiên, sống thân ái, hoà thuận với thiên nhiên và giữ cho môi trường thiên nhiên biển, đảo được xanh - sạch - đẹp.
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi, cho điểm cao những HS và nhóm HS kể chuyện tốt. Dặn HS tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe.


                            Tiết 4:                                             toán
                                                            T.97: luyện tập
I. Mục đích yêu cầu:

- HS thuộc bảng nhân 3. Biết vận dụng bảng nhân 3 để thực hiện phép tính nhân có kèm đơn vị đo với một số. Biết giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 3 ).

- Rèn kĩ năng làm tính và giải toán về nhân 3.

- HS tích cực, chủ động học tập

II. chuẩn bị: 

- Hình vẽ minh hoạ BT 3, 4 ( SGK ).
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - HS đọc thuộc lòng bảng nhân 3.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành luyện tập.

 GVtổ chức, HD HS làm các Bài tập 1, 2, 3, 4, 5 ( SGK - T.98 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS tự làm vào vở, nêu miệng KQ.

- Củng cố bảng nhân 3.
+ Bài 3: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán. 
- GV ghi tóm tắt bài toán lên bảng. 
- 1 HS dựa vào hình vẽ minh hoạ ( SGK ) hay dựa vào tóm tắt bài toán, nhắc lại ND bài toán + nêu cách giải.

- HS tự giải bài toán vào vở, 1 HS lên bảng trình bày. 
- Củng cố cách giải bài toán vận dụng bảng nhân 3.

+ Bài 4: - Tương tự bài 3 - HS tự làm bài rồi chữa bài.
- Củng cố cách giải bài toán vận dụng bảng nhân 3.

+ Bài 2: ( HS làm thêm nếu còn thời gian ).
- GV nêu yêu cầu của bài, giải thích giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài: Biết thừa số thứ nhất và tích, tìm thừa số thứ hai.

- HDHS dựa vào bảng nhân 3 để tìm thừa số thứ hai thích hợp với phép nhân.
- HS tự  làm bài theo mẫu trong vở + nêu miệng KQ. 
- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố bảng nhân 3.

+ Bài 5: ( HS làm thêm nếu còn thời gian ).
- GV gợi ý để HS nêu nhận xét về đặc điểm của dãy số này: Bắt đầu từ số thứ hai, mỗi số đều bằng số đứng ngay trước nó cộng với 3 ( a, c ); Bắt đầu từ số thứ hai, mỗi số đều bằng số đứng ngay trước nó cộng với 2 ( b ) -> Tìm được các số trong từng dãy số.

- HS tự viết, nêu miệng KQ.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS thi đọc TL bảng nhân 3.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương những HS tích cực học tập. Dặn HS tiếp tục học thuộc lòng, ghi nhớ bảng nhân 3.


                                                                                                 Ngày soạn: 10 -  01 -  2018
                                                                                                Ngày dạy: Thứ tư ngày  17 - 01 - 2018
               Buổi sáng:

                                Tiết 1:                             Tập đọc                        
Mùa xuân đến
I. Mục đích yêu cầu:

- HS đọc rành mạch toàn bài; biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu.

- Hiểu các từ ngữ được chú giải trong bài. Hiểu được nội dung của bài: Ca ngợi vẻ đẹp của mùa xuân.
- GDHS tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ thiên thiên.

II. chuẩn bị:    

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, Bảng phụ để HDHS luyện đọc.

- Sưu tầm thêm tranh, ảnh về một số loài cây và hoa trong bài.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: - HS đọc bài  Mùa nước nổi  + TLCH về ND bài.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV giới thiệu ND bài

b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài, giọng đọc vui, hào hứng, nhấn giọng ở những TN gợi tả: ngày càng thêm xanh, ngày càng rực rỡ, đâm chồi, nảy lộc, nồng nàn, ngọt, thoảng qua, ...

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong  bài, GV kết hợp HD đọc các từ: rực rỡ, nảy lộc, nồng nàn, khướu, lắm điều, ...

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài. GV chia bài làm 3 đoạn:

+ Đoạn 1: từ đầu đến ... thoảng qua.

+ Đoạn 2: tiếp đến ... trầm ngâm.
+ Đoạn 3: còn lại.

- HDHS đọc ngắt giọng, nhấn giọng ở một số câu:

Nhưng trong trí nhớ thơ ngây của chú / còn mãi sáng ngời hình ảnh một cánh hoa mận trắng, / biết nở cuối đông để báo trước mùa xuân tới, ... //

- GV giúp HS hiểu nghĩa của các từ được chú giải ( SGK - 17 ) và giải nghĩa thêm từ: 

tàn: khô, rụng, sắp hết mùa.
- HS đọc từng đoạn trong nhóm.

- HS các nhóm thi đọc từng đoạn, cả bài.

* HĐ 2: HDHS tìm hiểu bài.

GV hư​ớng dẫn HS đọc thầm toàn bài + trả lời các câu hỏi trong SGK - 17.

+ Câu 1: ... Hoa mận tàn báo mùa xuân đến.

+ GV hỏi thêm: Ngoài dấu hiệu hoa mận tàn, các em còn biết dấu hiệu nào của các loài hoa báo mùa xuân đến ? ( Hoa đào nở báo hiệu mùa xuân đến ).

- GV cho HS quan sát tranh hoa đào, hoa mai.

+ Câu 2:

- Bầu trời ngày càng thêm xanh, nắng vàng ngày càng rực rỡ.

- Vườn cây đâm chồi, nảy lộc, ra hoa, tràn ngập tiếng hót của của các loài chim và bóng chim bay nhảy.

+ Câu 3: - Nói về hương vị riêng của mỗi loài hoa xuân: hoa bưởi nồng nàn, hoa nhãn ngọt, hoa cau thoảng qua.

- Nói về vẻ riêng của mỗi loài chim: chim chích choè nhanh nhảu, khướu lắm điều, chào mào đỏm dáng, cu gáy trầm ngâm.

- HS nêu ND chính của bài, GV chốt: Bài văn ca ngợi vẻ đẹp của mùa xuân. 
* HĐ 3: Luyện đọc lại.
- HS luyện đọc trong nhóm, GV theo dõi HD các nhóm đọc đúng.

- GV tổ chức cho HS thi đọc theo nhóm.

- GV cùng HS nhận xét, bình chọn nhóm, cá nhân đọc hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV gợi hỏi để HS nêu những hiểu biết của mình về mùa xuân - Liên hệ về tình cảm đối với thiên nhiên và ý thức bảo vệ thiên nhiên.

- GV nhận xét tiết học; Nhắc HS hỏi cha mẹ để biết thêm về mùa xuân.


                               Tiết 2:                              Tập viết                            
                                                              Chữ hoa: Q
I. Mục đích yêu cầu:

- Viết đúng chữ hoa Q, chữ ứng dụng của bài theo cỡ vừa và nhỏ. Biết viết câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
- Rèn KN viết chữ hoa Q.

- HS có ý thức rèn viết chữ đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Mẫu chữ  Q viết hoa, phấn màu.

- Bảng con, phấn, bút chì, Vở Tập viết - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: - HS viết chữ hoa P đã học ở bảng con.
- 1 HS nhắc lại câu ứng dụng: Phong cảnh hấp dẫn. Cả lớp viết bảng con chữ  Phong.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa Q.
- GV cho HS quan sát chữ mẫu, yêu cầu HS nêu nhận xét về cấu tạo của chữ Q:
Gồm 2 nét: nét 1 giống chữ O; nét 2 là nét lượn ngang, giống như một dấu ngã lớn.

- GV chỉ dẫn cách viết trên bìa chữ mẫu.

- GV viết mẫu chữ Q lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ Q trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2: HD viết chữ và câu ứng dụng.
- GV viết mẫu câu ứng dụng: Quê hương tươi đẹp.  

- HS đọc câu ứng dụng và nêu cách hiểu nghĩa của câu ứng dụng.

- GV giúp HS hiểu nghĩa: ca ngợi vẻ đẹp của quê hương.

- HS quan sát mẫu chữ ứng dụng - nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng bằng khoảng cách viết chữ o.

- GV viết mẫu chữ Quê và nhắc HS lưu ý: nét lượn của chữ Q nối vào nét 1 của chữ u.

- HS tập viết chữ  Quê ở bảng con. GV nhận xét, uốn nắn cách viết.

* HĐ 3: HS luyện viết bài vào vở Tập viết.

- GV nêu yêu cầu viết:

+ 1 dòng chữ Q cỡ vừa, 1 dòng chữ Q cỡ nhỏ.

+ 1 dòng chữ  Quê  cỡ vừa, 1 dòng chữ  Quê  cỡ nhỏ.

+ 3 lần câu ứng dụng cỡ nhỏ: Quê hương tươi đẹp.

- HS luyện viết theo yêu cầu trên.

- GV theo dõi, uốn nắn giúp HS viết đúng quy trình, hình dáng và ND.

* HĐ 4: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HS tiếp tục luyện viết chữ Q.


                             Tiết 3:                                      Toán       
                                                     T.98: bảng nhân 4
I. Mục đích yêu cầu:

- HS lập được bảng nhân 4, Nhớ được bảng nhân 4; Biết giải bài toán có một phép nhân
 ( trong bảng nhân 4 ), biết đếm thêm 4.

- Rèn KN thực hành giải toán về vận dụng bảng nhân 4 và đếm thêm 4.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Các tấm bìa, mỗi tấm có 4 chấm tròn.

- Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra HS đọc thuộc lòng bảng nhân 2, nhân 3.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: HDHS thành lập bảng nhân 4.

- GV gắn 1 tấm bìa có 4 chấm tròn và HDHS lập phép tính nhân:

+ Có mấy chấm tròn ?

+ Bốn chấm tròn được lấy mấy lần ?

+ Bốn được lấy 1 lần. Ta có phép nhân nào ? HS trả lời.

 GV ghi bảng: 4 x 1 = 4, cho nhiều HS đọc lại.

- GV gắn tiếp 2 tấm bìa có 4 chấm tròn lên bảng và HD lập phép tính nhân: 4 x 2 = 8 như trên rồi cho HS đọc lại .

- Tương tự  GV hướng dẫn HS lập các phép tính còn lại trong bảng nhân 4.

- Tổ chức cho HS học thuộc bảng nhân 4. 

* HĐ 2: Thực hành luyện tập.
 GV tổ chức, HDHS làm các BT: 1, 2, 3 ( SGK  - T.99 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS làm  bảng con, sử dụng bảng nhân 4 để nêu tích của mỗi phép nhân rồi đọc từng phép nhân.

- Củng cố cho HS bảng nhân 4.

+ Bài 2: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- HS tự ghi tóm tắt rồi làm bài vào vở BT, 1 HS lên bảng trình bày.

- HS nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố KN giải bài toán vận dụng bảng nhân 4.

+ Bài 3: - GV gợi ý để HS nêu nhận xét về đặc điểm của dãy số này: 
   Bắt đầu từ số thứ hai, mỗi số đều bằng số đứng ngay trước nó cộng với 4 -> Tìm được từng số thích hợp ở mỗi ô trống.
- HS tự viết, nêu miệng KQ.

- GV cho HS đếm thêm 4 ( từ 4 đến 40 ), đếm bớt 4 ( từ 40 đến 4 ).

- Củng cố cho HS KN đếm thêm, bớt 4.
+ Bài 4 ( HS làm thêm nếu còn thời gian ): Viết tiếp vào dãy số đã cho sau 3 số nữa:
                   4; 8; 12; ...
- Các bước tiến hành tương tự bài 3.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.
3. Củng cố, dặn dò:  
- Một số HS đọc TL bảng nhân 4. 

- GV nhận xét tiết học, khen những HS tích cực học tập. Dặn HS ghi nhớ bảng nhân 4.


                                 Tiết 4:                                đạo đức

          trả lại của rơi ( T. 2 )
I. Mục đích yêu cầu:
- HS Biết được: Khi nhặt được của rơi cần tìm cách trả lại cho người mất. Trả lại của rơi cho người mất là người thật thà, được mọi người quý trọng.

- HS có ý thức trả lại của rơi cho người khi nhặt được.

- Các KNS được GD trong bài: KN xác định giá trị bản thân ( giá trị của sự thật thà ); KN giải quyết vấn đề trong tình huống nhặt được của rơi.

- HS có thái độ quý trọng những người thật thà, không tham của người khác.

II. chuẩn bị:

- Tranh minh hoạ trong sách BT Đạo đức 2.

- Các PP/ KT dạy học: PP thảo luận nhóm, động não, đóng vai, xử lí tình huống.

- Vở BT Đạo đức 2.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - Khi nhặt được của rơi, em cần làm gì ?
2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:  GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Đóng vai.
- Mục tiêu: HS thực hành cách ứng xử phù hợp trong tình huống nhặt được của rơi. 

- Cách tiến hành:

+ GV chia nhóm HS và giao nhiệm vụ mỗi nhóm đóng vai một tình huống.

+ GV giới thiệu tình huống ( SGV- 61 ).     

+ HS thảo luận nhóm chuẩn bị đóng vai - HS lên đóng vai.

+ GV nêu câu hỏi ( SGV - T. 62 ), HS thảo luận cả lớp.

+ GV kết luận: Khi nhặt được của rơi, cần trả lại cho người mất.

* HĐ 2: Trình bày tư liệu.
- Mục tiêu: Củng cố ND bài học.

- Cách tiến hành:

+ HS trình bày, giới thiệu các tài liệu đã sưu tầm được.

+ Cả lớp trao đổi, thảo luận về: nội dung tư liệu, cách thể hiện, cảm xúc.

+ GV kết luận ( SGV - T.62 ).

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND bài. GV chốt: Nhặt được của rơi cần trả lại cho người mất. Làm như thế sẽ không chỉ mang lại niềm vui cho người khác mà còn mang lại niềm vui cho chính bản thân mình.

- GV nhận xét tiết học. Khen những HS có hành vi trả lại của rơi. Khuyến khích HS noi gương, học tập theo các gương trả lại của rơi.


                                                                                                 Ngày soạn: 11 -  01 -  2018
                                                                                                Ngày dạy: Thứ năm ngày  18 - 01 – 2018
                      Buổi sáng:
                                         Tiết 1:             chính tả ( Nghe - viết )
                                                                         Mưa bóng mây
I. Mục đích, yêu cầu:

- Nghe – viết chính xác bài CT, trình bày đúng hình thức bài thơ 5 chữ và các dấu câu trong bài. Làm được BT 2 ( a / b )
- Rèn kĩ năng nghe viết, trình bày bài thơ. Rèn tính kiên trì, cẩn thận.  

- HS có ý thức rèn viết đúng chính tả, trình bày bài viết sạch đẹp.
II. chuẩn bị:  - Vở BT Tiếng Việt - tập 1; Bảng con.
III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

-  HS viết  bảng lớp + bảng con: hoa sen, cây xoan, giọt sương, xương cá.

- GV nhận xét.

2. Bài mới:            a. Giới thiệu bài:
                              b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD HS nghe - viết chính tả.

- GVđọc mẫu bài viết 1 lần, 2 HS đọc lại.

+ Cơn mưa bóng mây lạ như thế nào ?  Em bé và cơn mưa cùng làm gì ?

+ Cơn mưa bóng mây giống các bạn nhỏ ở điểm nào ?

+ Bài thơ có mấy khổ ? Mỗi  khổ có mấy dòng ? Mỗi dòng có mấy chữ ?

+ Các chữ ở đầu câu thơ viết như thế nào ? 

+ Trong bài dấu câu nào được sử dụng ? Giữa các khổ thơ viết như thế nào ?

- HS luyện viết chữ khó vào bảng con( nháp) 

- GV đọc cho HS viết bài vào vở. 

- GV đọc lại. HS đổi vở để soát lỗi.

- GV thu vở, chấm ghi nhận xét một số bài.

* HĐ 2: HD làm BT chính tả.

+ BT 2 ( a): GV dùng bảng phụ HDHS làm BT.
-  HS đọc y/c của bài. GV giúp HS nắm chắc yêu cầu bài.

- HS làm bài vào vở, 1 HS làm bài trên bảng. 

- HS + GV nhận xét, chữa bài trên bảng. Một số HS đọc KQ®óng:

. sương mù, cây xương rồng.
. đất phù sa, đường xa.
. xót xa, thiếu sót.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương HS làm bài tốt, viết bài sạch đẹp. 
- Dặn HS xem lại bài tập.


                                         Tiết 2:                Luyện từ và câu
               Từ ngữ về thời tiết. Đặt và trả lời câu hỏi “ Khi nào ? ”

Dấu chấm, dấu chấm than

I. Mục đích yêu cầu:
- Nhận biết được một số từ ngữ chỉ thời tiết 4 mùa ( BT 1 )

- Biết dùng các cụm từ bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ thay cho cụm từ khi nào để hỏi về thời điểm ( BT 2 ); điền đúng dấu câu vào đoạn văn ( BT 3 ).

- HS có ý thức tự giác trong học tập.

II. chuẩn bị:  

- Bảng phụ ghi BT 1, 2.

III. Các hoạt động dạy học:  

1. Bài cũ: - GV nêu tên tháng, những đặc điểm của mùa, cả lớp viết tên mùa.

                   GV nêu: Tháng 11, 12 - HS viết tên: Mùa đông.

                   GV nêu: Cho HS nhớ ngày tựu trường - HS viết Mùa thu.

     - Nhận xét, tuyên dương.

2. Bài mới:                 a. Giới thiệu bài:
                                   b. Các hoạt động:

* H§ 1: Nhận biết Từ ngữ về thời tiết.

. GV tổ chức cho HS làm BT 1 ( SGK ).
- HS đọc y/c của bài. GV HDHS  thảo luận theo nhóm đôi.

- Đại diện các nhóm báo cáo trước lớp. GV + HS nx, bổ sung, chốt lại KQ đúng.

- HS làm tương tự với các từ khác. GV cho HS nêu, lớp nhận xét.

- GV nhận xét, chốt ý đúng.
. Củng cố vốn TN về thời tiết.
* H§ 2: Luyện tập đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ?
. GV tổ chức cho HS làm BT 2 ( SGK ).
- 1 HS đọc yêu cầu của bài, lớp đọc thầm.
- GV nhấn mạnh cho HS: câu hỏi khi nào ? – muốn hỏi về thời gian hay thời điểm -> cần thay cụm từ khi nào trong các câu hỏi bằng cụm từ khác như ( Bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ ).
- GV HD câu 1. Khi nào lớp mình vào thăm viện bảo tàng ?

( Bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ ) lớp mình vào thăm viện bảo tàng ?

- HS làm vở  các câu còn lại.

- HS trình bày trước lớp.

- GV + HS nhận xét chốt ý đúng.

KL : Những cụm từ thay được cụm từ khi nào: Bao giờ, lúc nào, tháng mấy.

Những cụm từ không thay được cụm từ khi nào: Mấy giờ ( Hỏi: Bạn làm bài tập này mấy giờ là hỏi về định lượng thời gian làm bài tập ( mấy giờ đồng hồ ) không phải hỏi về thời điểm làm bài ( vào lúc mấy giờ ).
Củng cố cách đặt và trả lời câu hỏi : Khi nào ?

* H§ 3: Luyện tập về dấu chấm, dấu chấm than.
. GV tổ chức cho HS làm BT 3 ( SGK ).

- HS đọc yêu cầu của bài. GV nhấn mạnh tác dụng của dấu chấm, dấu chấm than trong câu.
- HS làm vở bài tập. 1 HS lên bảng làm.

- GV + HS nhận xét, chữa bài trên bảng, chốt lời giải đúng.
. Củng cố, khắc sâu cách sử dụng dấu chấm, dấu chấm than.
3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại các từ ngữ về các mùa. GV nhấn mạnh ND bài học.

- Nhận xét tiết học.

                                    Tiết 3:                                 Toán
T 99 : Luyện tập

I. Mục đích yêu cầu:
- Thuộc bảng nhân 4. Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và cộng trong trường hợp đơn giản. Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 4).

- Rèn kĩ năng làm tính và giải toán nhanh, chính xác.

- HS chăm chỉ học tập.

II. chuẩn bị:
· Sách, vở.
· Bảng phụ HDHS làm BT 4.
III. Các hoạt động dạy học:
1. Bài cũ: 
- Kiểm tra HS đọc thuộc bảng bảng nhân 4.
2. Bài mới:    a) Giới thiệu bài:
                      b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Củng cố bảng nhân 4.

- 1 số HS đọc thuộc lòng bảng nhân 4.

- GV + HS nhận xét, chuẩn xác.

* HĐ 2: Luyện tập.

. GV tổ chức, hướng dẫn HS làm bài 1, 2, 3, 4 ( SGK ).

+ Bài 1: - HS tính nhẩm rồi nêu kết quả tính.
- Củng cố bảng nhân 2, 3, 4.

- GV cho HS nhận xét về các phép tính trong từng cột ( b ) -> Củng cố, khắc sâu KT về tính chất giao hoán của phép nhân: Khi đổi chỗ các thừa số trong phép nhân thì tích không thay đổi – HS nhắc lại.
+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài.
- GV giúp HS PT mẫu, hiểu được mẫu.

- HS làm bài theo mẫu. 3 HS làm trên bảng.

-  GV + HS nhận xét, chữa bài trên bảng, chốt lại KQ đúng.

- Củng cố cách tính giá trị của BT ( Tính từ trái sang phải, làm tính nhân trước rồi lấy tích cộng với số còn lại ).

+ Bài 3: - 1 HS đọc đề bài, lớp đọc thầm.
- 1 em lên bảng làm, lớp làm vào vở.

- GV + HS nhận xét, chữa bài trên bảng.

- Củng cố giải toán có lời văn liên quan đến bảng nhân 4.

+ Bài 4: - HS nêu yêu cầu của bài.

- GV dùng bảng phụ HDHS làm bài.

- HS xác định số cần điền vào mỗi ô trống là thành phần nào trong phép tính ? 
- HS tự làm bài rồi chữa bài.
- Củng cố các bảng nhân 2, 3, 4.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhấn mạnh thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức.
- Dặn HS đọc thuộc các bảng nhân đã học.
                                    
                                     Tiết 4:             tự nhiên và xã hội
 An toàn khi đi các phương tiện giao thông
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nhận biết được một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi các phương tiện giao thông.

- Thực hiện đúng các quy định khi đi các phương tiện giao thông.

- HS có ý thức chấp hành những quy định về trật tự an toàn giao thông.

II. chuẩn bị:
- GV: Tranh minh hoạ ( SGK - T.42, 43 ).

- Một số tình huống có thể xảy ra khi đi các phương tiện giao thông ở địa phương.

III. Các hoạt động dạy học: 

1. Kiểm tra bài cũ: 
- HS kể tên các loại đường giao thông, các phương tiện giao thông đi trên từng loại đường giao thông.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thảo luận tình huống.

+ Mục tiêu: HS nhận biết một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi các phương tiện giao thông ở địa phương mình.

+ Cách tiến hành: 

- GV HS lớp làm 3 nhóm, yêu cầu mỗi nhóm thảo luận 1 tình huống trong SGK trang 42 và tình huống phù hợp với giao thông ở địa phương.

- HS các nhóm thảo luận theo gợi ý câu hỏi:

. Điều gì có thể xảy ra ?
. Đã có khi nào em có hành động như trong tình huống đó không ?
. Em sẽ khuyên các bạn trong tình huống trên như thế nào ? 

- Đại diện các nhóm lên trình bày, các nhóm khác bổ sung.

- GVKL: Để đảm bảo an toàn, khi ngồi sau xe đạp, xe máy phải bám chắc người ngồi phía trước. Không đi lại, nô đùa khi đi trên ô tô, tàu hoả, thuyền, bè. Không bám ở cửa ra vào, không thò đầu, tay ra ngoài ... khi tàu xe đang chạy. 

* HĐ 2: Quan sát tranh. 

+ Mục tiêu: HS  biết một số điều cần lưu ý khi đi các phương tiện giao thông.

+ Cách tiến hành:

-  HS làm việc theo nhóm đôi: quan sát các hình trong SGK - 43, tự đặt câu hỏi để hỏi và  trả lời với bạn. 

- Một số HS nêu một số điểm cần lưu ý khi đi xe buýt hoặc xe khách.

-> Kết luận: Khi đi xe buýt hoặc xe khách, chúng ta chờ xe ở bến và không đứng sát mép đường; đợi xe dừng hẳn rồi mới lên; không đi lại, thò đầu, tay ra ngoài trong khi xe đang chạy; khi xe dừng hẳn mới xuống.
* HĐ 3: Vẽ tranh.
+ Mục tiêu: Củng cố KT về Đường giao thông và An toàn khi đi các phương tiện giao thông.

+ Cách tiến hành:

- HS vẽ một phương tiện giao thông.

- HS làm việc theo cặp: cho nhau xem tranh và nói với nhau về:

. Tên phương tiện giao thông mà mình vẽ.

. Phương tiện đó đi trên loại đường nào ?

. Những điều cần lưu ý khi đi phương tiện giao thông đó.

- Một số HS trình bày trước lớp.

- GV sửa chữa, bổ sung phần trình bày của HS.
3. Củng cố, dặn dò:
- HS kể tên các loại phương tiện giao thông đi trên từng lại đường giao thông; Nêu một số điều cần lưu ý khi đi các phương tiện giao thông.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​ơng HS tích cực học tập. Nhắc HS chấp hành tốt luật lệ giao thông.     
                                        

                                                                                 Ngày soạn: 12 - 01 - 2018
                                                                                              Ngày dạy: Thứ sáu ngày  19 - 01 - 2018
                   Buổi sáng:

                                            Tiết 1:                         Tập làm văn                           
             Tả ngắn về bốn mùa

I. Mục đích yêu cầu:

- HS đọc và TL đúng các CH về mùa xuân. Viết được đoạn văn đơn giản từ  3 đến 5 câu nói về mùa hè. 
- Rèn kĩ năng nói, viết tả ngắn về bốn mùa. 

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:

- Sưu tầm tranh, ảnh về cảnh mùa hè.

- Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập 2.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- HS đóng vai xử lí tình huống trong bài tập 2 ( tiết TLV - tuần 19 ).

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Luyện tập TLCH về mùa xuân.

GV tổ chức, HDHS làm bài tập 1 ( SGK -  T. 21 ):
- HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm. - HS trao đổi theo cặp rồi trả lời các CH:
+ Bài văn miêu tả cảnh gì ? 

+ Những dấu hiệu nào báo mùa xuân đến ? 
+ Mùa xuân đến, cảnh vật thay đổi như thế nào ? 
+ Tác giả quan sát mùa xuân bằng cách nào ? 
- Cả lớp và GV nhận xét, KL.

- GV: Để tả được quang cảnh đầu xuân, nhà văn Tô Hoài đã quan sát rất tinh tế, sử dụng rất nhiều giác quan khi quan sát. Nhờ vậy ông đã viết được đoạn văn tả mùa xuân rất ngắn gọn mà thú vị, độc đáo. Các em muốn tả được cảnh vật xung quanh cũng cần học quan sát.

* HĐ 2: Luyện viết đoạn văn ngắn về mùa hè.

GV tổ chức, HDHS làm bài tập 2 ( SGK - T. 21 ):
- HS đọc yêu cầu của bài và các CH gợi ý. Cả lớp đọc thầm lại.

- GVHDHS nắm vững yêu cầu của bài và nhắc HS viết đoạn văn bằng cách bám sát theo 4 câu hỏi gợi ý, nhưng có thể bổ sung thêm những ý mới.

- HS quan sát tranh về cảnh mùa hè.
- HS làm bài viết vào vở BT, GV bao quát, giúp HS hoàn thành bài.

- Một số HS trình bày bài viết của mình.

- Cả lớp và GV nhận xét ( chữa lỗi về ý, dùng từ, viết câu ), bình chọn người viết được đoạn văn hay - khen một số bài viết tốt. 

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND luyện tập trong tiết học. GV khắc sâu KT về thời tiết 4 mùa.

- GV nhận xét tiết học. Nhắc HS đọc lại đoạn văn đã viết tả về mùa hè cho người thân nghe 

                                            Tiết 2:                        Toán 
T.100: bảng nhân 5
I. Mục đích yêu cầu:

- HS lập được bảng nhân 5, nhớ được bảng nhân 5 và biết giải bài toán có một phép nhân 
( trong bảng nhân 5 ); Biết đếm thêm 5. 
- Rèn KN thực hành làm tính và giải bài toán vận dụng bảng nhân 5.

- HS tích cực, chủ động học tập

II. Chuẩn bị: 

- Các tấm bìa có 5 chấm tròn.

- Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- HS đọc thuộc lòng bảng nhân 2, 3, 4.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: HDHS thành lập bảng nhân 5.

- GV giới thiệu các tấm bìa, mỗi tấm có 5 chấm tròn.

- GV gắn 1 tấm bìa có 5 chấm tròn và HD lập phép tính:

+ Có mấy chấm tròn ?

+ Năm chấm tròn được lấy mấy lần ?

+ Năm chấm tròn được lấy 1 lần. Ta có phép nhân nào ? HS trả lời.

 GV ghi bảng: 5 x 1 = 5, cho nhiều HS đọc lại.

- GV gắn tiếp 2 tấm bìa có 5 chấm tròn lên bảng và HD lập phép tính nhân: 5 x 2 = 10 như trên rồi cho HS đọc lại .

- Tương tự GVHD HS lập các phép tính còn lại trong bảng nhân 5 để được Bảng nhân 5.

- Tổ chức cho HS học thuộc Bảng nhân 5.
* HĐ 2: Thực hành luyện tập.
 GV tổ chức, HDHS làm các BT: 1, 2, 3 ( SGK  - T.101 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS làm  bảng con, sử dụng bảng nhân 5 để nêu tích của mỗi phép nhân rồi đọc từng phép nhân.

- Củng cố cho HS bảng nhân 5.

+ Bài 2: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- HS tự ghi tóm tắt rồi làm bài vào vở BT, 1 HS lên bảng trình bày.

- HS nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố KN giải toán vận dụng bảng nhân 5.

+ Bài 3: - GV yêu cầu HS nêu nhận xét về đặc điểm của dãy số cần tìm: Mỗi số cần tìm đều bằng số đứng ngay trước nó cộng với 5 -> Tìm được từng số thích hợp ở mỗi ô trống.

- HS tự viết, nêu miệng KQ.

- GV cho HS đếm thêm 5 ( từ 5 đến 50 ) rồi đếm bớt 5 ( từ 50 đến 5 ).

3. Củng cố, dặn dò:

- HS thi đọc TL bảng nhân 5.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​​ơng những HS tích cực học tập. Dặn HS tiếp tục học thuộc lòng, ghi nhớ bảng nhân 5.


                                      Tiết 3:                   Sinh hoạt
                                                    sinh hoạt sao.
I. Mục đích yêu cầu:

- HS thấy được các ưu, khuyết điểm của bản thân, bạn, lớp về các HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi SH văn nghệ.

- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.

- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.

II. chuẩn bị :

- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình: 

1. Trưởng Ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch Hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các HĐ trong tuần và đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.

+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.

+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.

b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.

+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.

- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới.

4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.

…..……………………………………………………………………………………………………………………………..
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Phương hướng tuần tới.

- Tiếp tục thực hiện tốt chủ điểm của tháng 1: Chào năm mới 2018.
- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định, khắc phục những hạn chế tồn tại.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; nề nếp học tập trên lớp. 

- Thực hiện tốt phong trào TĐ học tập giữa các tổ, p/ trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch; 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động được phân công.

+ Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.

+ Chủ tịch cùng phó chủ tịch cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

+ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

6. Sinh hoạt văn nghệ       

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   Buổi chiều:
                                     Tiết 1:                      luyện từ và câu (*)
ôn: từ ngữ về thời tiết. đặt và trả lời câu hỏi khi nào ? 

dấu chấm, dấu chấm than.      

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Củng cố vốn từ ngữ về thời tiết, cách đặt và TL câu hỏi Khi nào ?, cách sử dụng dấu chấm, dấu chấm than.

- HS nắm chắc kiến thức vận dụng làm bài nhanh.

- HS có ý thức học tập tốt.

II. Chuẩn bị:
- HS: Vở BT T. Việt in.

- ND các BT liên quan.

iii. các hoạt động dạy học :
* HĐ 1: H​ướng dẫn làm bài tập.

- HS làm các bài tập 1, 2, 3 trong Vở BT T.Việt in trang 7, 8.
- GV củng cố, khắc sâu KT theo ND từng bài:
+ Bài 1: - Củng cố vốn từ ngữ về thời tiết.
+ Bài 2: - Củng cố cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ?
+ Bài 3: - Củng cố về dấu chấm, dấu chấm than.
- Còn thời gian GV cho HS làm thêm bài tập sau:
+ Bài 4: Hãy thay cụm từ Khi nào trong các câu hỏi dưới đây bằng các cụm từ khác ( bao giờ, lúc nào, mấy giờ, tháng mấy, mấy giờ ... )

- Bạn gặp Hoa khi nào ?

- Bạn đi đá bóng khi nào ?

- Khi nào bạn đi dự thi viết chữ đẹp ?

- Khi nào bạn về thăm quê nội ?
+ Bài 5: Dùng dấu chấm để tách đoạn văn dưới đây thành các câu. Chép lại cho đúng chính tả.


Mưa rả rích suốt ngày( . ) trời lúc nào cũng mọng nước ( . ) lúa chín rũ xuống ( . ) đường xám màu bùn, nhầy nhụa ( . ) dấu chân người bước nhoè nhoẹt ( . ) vũng nước đọng màu xám ngắt.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- Củng cố vốn từ ngữ về thời tiết, dấu chấm, dấu chấm than, đặt và TLCH Khi nào ?...

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt.

             
                                         Tiết 2:                   Tiếng Việt ( * )                         
Luyện tập: Tả ngắn về bốn mùa
I. Mục đích yêu cầu:

- HS viết được đoạn văn đơn giản nói về mùa xuân theo gợi ý đã cho. 
- Rèn kĩ năng viết đoạn văn tả ngắn về mùa xuân. 
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:

- Sưu tầm tranh, ảnh về cảnh mùa xuân.

- Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập 2.

 III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Luyện tập Tả ngắn về mùa xuân.

GV tổ chức, HDHS làm BT sau:
 Hãy viết một đoạn văn từ 5 đến 6 câu nói về mùa xuân theo các gợi ý sau:
a) Mùa xuân bắt đầu từ tháng nào trong năm ?

b) Mùa xuân tiết trời ra sao ?

c) Khi xuân về, cảnh vật và cây cối trong vườn như thế nào ?
d) Em và mọi người thường làm gì vào dịp đầu xuân ?

- HS đọc yêu cầu của bài và các CH gợi ý. Cả lớp đọc thầm lại.
- GVHDHS nắm vững yêu cầu của bài và nhắc HS viết đoạn văn bằng cách bám sát theo 4 câu hỏi gợi ý, nhưng có thể bổ sung thêm những ý mới.
- HS quan sát tranh về cảnh mùa xuân.

- HS làm bài viết vào vở BT, GV bao quát, giúp HS hoàn thành bài .
- Một số HS trình bày bài viết của mình.

- Cả lớp và GV nhận xét ( chữa lỗi về ý, dùng từ, viết câu ), bình chọn người viết được đoạn văn hay 
* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học. GV tuyên dương HS tích cực học tập.

- Nhắc HS VN đọc lại đoạn văn đã viết tả về mùa xuân cho người thân nghe ( Những em viết chưa đạt, chưa hoàn chỉnh VN viết lại cho hoàn chỉnh ).
                                         Tiết 3:                        Toán ( * )       
Luyện tập: bảng nhân 5
I. Mục đích yêu cầu:
- HS nhớ được bảng nhân 5; Biết giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 5 ), biết đếm thêm 5. 
- Rèn KN thực hành làm tính và giải toán vận dụng bảng nhân 5 .
- HS tích cực, chủ động học tập
II. chuẩn bị: 

- ND một số bài tập liên quan.
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Ôn tập bảng nhân 5.

GV tổ chức, HDHS làm BT sau:
+ Bài 1: Tính nhẩm.
   5 x 1 =                       5 x 4 =                       5 x 7 =                  5 x 10 =
   5 x 2 =                       5 x 5 =                       5 x 8 =

   5 x 3 =                       5 x 6 =                       5 x 9 =
- HS làm  bảng con, sử dụng bảng nhân 5 để nêu tích của mỗi phép nhân rồi đọc từng phép nhân.

- Một số HS thi đọc thuộc lòng Bảng nhân 5.
- Củng cố bảng nhân 5.

* HĐ 2: Thực hành luyện tập.
 GV tổ chức, HDHS làm các BT sau rồi chữa bài.

+ Bài 2: Lớp 2A có 7 bạn HS giỏi. Cô giáo thưởng cho mỗi HS giỏi 5 quyển vở. Hỏi cô giáo cần mua bao nhiêu quyển vở ?

- HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- HS tự ghi tóm tắt rồi làm bài vào vở BT, 1 HS lên bảng trình bày.

- HS nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố KN giải toán vận dụng bảng nhân 5.

+ Bài 3: Viết tiếp vào dãy số đã cho sau 5 số nữa: 5; 10; 15; ...
- GV yêu cầu HS nêu nhận xét về đặc điểm của dãy số đã cho: Mỗi số cần tìm đều bằng số đứng ngay trước nó cộng với 5 -> Tìm được từng số thích hợp ở mỗi ô trống.

- HS tự viết, nêu miệng KQ.

- GV cho HS đếm thêm 5 ( từ 5 đến 50 ),  đếm bớt 5 ( từ 50 đến 5 ).

+ Bài 4 ( HS làm thêm  nếu còn thời gian ): 
Giải bài toán theo tóm tắt sau:
        1 nhóm  : 5 bạn.                                   

        8 nhóm : ... bạn ?                                         

- HS tự làm bài vào vở BT, 1 HS làm trên bảng lớp.

- HS nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố KN giải toán vận dụng bảng nhân 5.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- HS thi đọc TL bảng nhân 5.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​​ơng những HS tích cực học tập. Dặn HSVN tiếp tục học thuộc lòng, ghi nhớ bảng nhân 5.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                Buổi chiều:  
                                                                    Tiết 2:                                     Toán (*)                             
   Ôn: bảng nhân 2, bảng nhân 3
I. Mục đích yêu cầu:

- HS học thuộc lòng bảng nhân 2, nhân 3.

- Vận dụng thành thạo bảng nhân 2, nhân 3 để làm tính và giải toán.

- HS tích cực, chủ động học tập .

II. chuẩn bị: 

- ND một số bài tập liên quan.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Ôn tập bảng nhân 2, nhân 3:

GV tổ chức HDHS làm BT sau:

+ Bài 1: Tính nhẩm:
a)        2 x 1 =                         2 x 4 =                         2 x 7 =             2 x 10 =
           2 x 2 =                         2 x 5 =                         2 x 8 =

           2 x 3 =                         2 x 6  =                        2 x 9 = 

b)        3 x 1 =                         3 x 4 =                         3 x 7 =             3 x 10 =
           3 x 2 =                         3 x 5 =                         3 x 8 =

           3 x 3 =                         3 x 6  =                       3 x 9 = 

- HS tự tính nhẩm rồi nêu miệng KQ.

- Một số HS thi đọc thuộc lòng các bảng nhân 2 bảng nhân 3 đã học.

- Củng cố cho HS về bảng nhân 2 ( a ), nhân 3 ( b ).

* HĐ 2: Thực hành giải toán vận dụng bảng nhân 2, nhân 3:

GV tổ chức, HDHS làm các BT sau:

+ Bài 2: Tính.

a) 2 cm x 3 =                   2 dm x 5 =                       2 kg x 4 =                      2 l x 7 =
b) 3 cm x 2 =                   3 dm x 4 =                       3 kg x 5 =                      3 l x 9 =

- HS tự làm bài rồi chữa bài - GV lưu ý HS viết KQ tính ( kèm theo đơn vị đo thích hợp )

- GV củng cố KN thực hành vận dụng giải toán về bảng nhân 2 ( a ), nhân 3 ( b ).

+ Bài 3:  Mỗi con gà có 2 chân. Hỏi 8 con gà có tất cả bao nhiêu chân ?
- HS đọc yêu cầu của bài, nêu tóm tắt bài toán, nêu cách giải.
- HS tự ghi tóm tắt và trình bày lời giải vào vở, 1 HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét, chữa bài. 

- GV củng cố KN thực hành vận dụng giải toán bảng nhân 2.

+ Bài 4: Lớp 2A đang thảo luận nhóm, mỗi nhóm có 3 bạn, cả lớp gồm có 10 nhóm. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh ?
- Các bước tiến hành tương tự bài 3 - HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố KN thực hành vận dụng giải toán bảng nhân 3.
* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương HS tích cực học tập.

- Dặn HS VN học thuộc lòng bảng nhân 2, bảng nhân 3.

                               TiÕt 3:                                CHÍNH TẢ (*) 
        nghe – viÕt: MÙA XUÂN ĐẾN
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nghe - viết chính xác đoạn: từ đầu đến …. bóng chim bay nhảy “; Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm đầu l/ n; x, r.
- Rèn KN nghe - viết chính tả, KN phân biệt l/ n; s / x ; r/ d/ gi.
- HS có ý thức giữ  gìn VS CĐ.

II. CHUẨN BỊ: 

- HS: Bảng con
III. Các hoạt động dạy học:
* HĐ 1: Hư​​ớng dẫn nghe viết chính tả.

- GV đọc bài viết 1 lần, 2 HS đọc lại bài.

- GV gợi ý giúp HS nắm ND bài viết:

+ Đoạn văn tả cảnh mùa nào ?

+ Khi mùa xuân đến bầu trời và mọi vật thay đổi như thế nào ?

+ Hương vị riêng của mỗi loài hoa xuân có khác nhau không ? và khác nhau ntn ?
- HS tìm những chữ trong bài chính tả dễ viết sai, luyện viết ở bảng con.
-> GV nhận xét, sửa lỗi.
- GV đọc cho HS nghe viết bài. 

- HS soát bài, đổi vở chéo để soát lỗi.

- GV chấm 1/ 3 số bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học: khen ngợi những HS viết bài chính tả sạch, đẹp.

- Yêu cầu những HS viết bài chư​a đạt về nhà luyện viết

            Tiết 1:                              Toán (*)
luyện tập: bảng nhân 4
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố bảng nhân 4 và nắm chắc bảng nhân 4 vận dụng giải toáncó một phép nhân trong bảng 4.

- Rèn KN thực hành nhân 4, giải bài toán và đếm thêm 4.
- HS tích cực, tự giác trong học tập.

II. Chuẩn bị: 

- Vở BT Toán in.
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành.

- GV tổ chức cho HS làm các BT 1, 2, 3, 4 trong vở BT Toán in trang 10.

+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của BT, làm bài trong vở.
- Một số HS nêu kết quả, lớp nhận xét.

- Củng cố bảng nhân 4.

+ Bài 2: - HS đọc,  phân tích đề,nêu tóm tắt , nhận dạng toán.
- HS tự làm bài vào vở BT, 1 HS lên bảng trình bày.

- HS nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố KN giải toán vận dụng bảng nhân 4.

+ Bài 3: -  HS nhắc lại đặc điểm của dãy số này: Bắt đầu từ số thứ hai, mỗi số đều bằng số đứng ngay trước nó cộng với 4 -> Tìm được từng số thích hợp ở mỗi ô trống.
- HS tự viết, nêu miệng KQ.

- Củng cố cho HS quy luật của dãy số.
+ Bài 4: - HS tự tìm kết quả bằng nhau của từng phép tính.
- Cho HS rút ra nhận xét: Khi ta đổi chỗ các thừa số nhưng tích không thay đổi.
* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.

- Một số HS đọc TL bảng nhân 4. 

- GV nhận xét tiết  học. HS ghi nhớ bảng nhân 4.

                                    Tiết 2:                         luyện viết
                                                                 bài  20
I. mục đích yêu cầu:

- HS nắm đ​ược ND bài viết, viết đủ số dòng theo quy định.

- Rèn luyện KN viết chữ cái viết hoa Q theo cỡ vừa và nhỏ; Luyện viết các chữ, câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- HS có ý thức rèn luyện chữ viết đẹp.

II. chuẩn bị:  
 - Vở luyện viết chữ đẹp, bảng con .
III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 
- Cả lớp viết bảng con chữ P ; Viết chữ ứng dụng: Phú.
2. Bài mới:

a.  Giới thiệu bài:  GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa Q.
- GV cho HS quan sát chữ mẫu.

- HS nhắc lại cấu tạo của chữ  Q.
- GV viết mẫu chữ  Q  lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ  Q  trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2:  HD viết chữ, câu ứng dụng.
- HS lần lượt đọc các câu ứng dụng trong bài 21 ( Vở luyện viết - ). 
- GV viết mẫu từng câu ứng dụng: Quê cha đất tổ; Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa.

- HDHS quan sát mẫu chữ ứng dụng và nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng.

+ Cách nối các nét.

- HS luyện viết chữ Quê ở bảng con. GV theo dõi, uốn nắn.
* HĐ 3: HS luyện viết bài trong vở Luyện viết.

- GV nêu yêu cầu viết ( viết bài 21 - trang 21 ):

+ Viết 2 dòng chữ Q cỡ vừa, 2 dòng chữ Q cỡ nhỏ.

+ Viết 2 dòng chữ Quê cỡ nhỏ.
+ Viết 3 lần câu ứng dụng: Quê cha đất tổ.
+ Viết 2 lần câu ứng dụng: Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa.

- HS luyện viết bài theo yêu cầu, GV bao quát lớp, giúp HS viết đúng mẫu chữ.

* HĐ 4: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HSVN luyện viết các chữ cái hoa đã học.

                Tiết 3:                                       hoạt động tập thể

SINH HOẠT văn nghệ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết biểu diễn : hát, múa những bài ca ngợi quê hương - đất nước.
- HS  hát, múa tự nhiên.

- HS yêu thích hoạt động tập thể, yêu quê hương - đất nước.

II. chuẩn bị:

- Sưu tầm các bài hát, múa có nội dung ca ngợi quê hương – đất nước.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Kể tên những bài hát  ca ngợi Đảng, Bác, ca ngợi quê hương đất nước.

- HS nêu tên những bài hát ca ngợi đảng, Bác, ca ngợi quê hương đất nước mà các em biết.

- Giáo viên có thể nêu thêm 1 số bài  mà các em chưa biết như: Giữa biển vàng ( Nhạc Bùi Đình Thi );  Ca ngợi Tổ quốc ( N - L : Hoàng Vân ); Buổi sáng trên thành phố Bác Hồ

 ( N- L: Mộng Lân ) ....

* HĐ 2: Biểu diễn văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác, ca ngợi quê hương - đất nước.
- HS lựa chọn các bài hát, múa có nội dung ca ngợi Đảng, Bác, ca ngợi quê hương – đất nước, tập biểu diễn theo tổ - GV bao quát, HD thêm.

- Các tổ thi biểu diễn các tiết mục.
- GV + HS nhận xét, tuyên d​­¬ng nhóm hát, biểu diễn tự nhiên.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

- HS liên hệ nói về tình cảm đối với Bác Hồ Kính yêu và tình cảm yêu quê hương – đất nước.

- GV nhận xét tiết học, Dặn HS tiếp tục sưu tầm, tập biểu diễn các tiết mục văn nghệ có nội dung ca ngợi quê hương – đất nước.
                                           Tiết 1:                     thủ công  
cắt, Gấp, trang trí thiếp chúc mừng ( T. 2 )
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết cách cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng.

- Cắt, gấp và trang trí được thiếp chúc mừng theo kích thước tuỳ chọn, nội dung và hình thức trang trí có thể đơn giản.

- HS có hứng thú với giờ học, biết vận dụng trong thực tế: làm thiếp chúc mừng bạn bè, người thân nhân dịp sinh nhật; ngày lễ, tết, ... .

II. chuẩn bị:

- GV: Các hình mẫu, quy trình gấp, ...

- HS : giấy màu, kéo, hồ dán, ...

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - GV kiểm tra sự CB của HS.
2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: - HS quan sát một số mẫu thiếp chúc mừng.
- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: HDHS thực hành cắt, gấp và trang trí thiếp chúc mừng. 

- HS nhắc lại các bước cắt, gấp và trang trí thiếp chúc mừng: 

+ Bư​ớc 1: Cắt, gấp thiếp chúc mừng ( SGV- 230 ).

+ B​ước 2: Trang trí thiếp chúc mừng ( SGV - 231 ).

- HS thực hành cắt, gấp, và trang trí thiếp chúc mừng. GV bao quát, HD thêm những HS còn lúng túng để các em hoàn thành SP.

* HĐ 2: Đánh giá sản phẩm.
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.

- Chọn những sản phẩm đẹp để tuyên dương.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại các bước cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng.

- GV nhận xét tiết học, nhận xét tinh thần, thái độ, KQ học tập của HS. Dặn HS CB tiết sau: gấp, cắt, dán phong bì.
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